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Chương trình giáo dục đại học 

(Theo hệ thống tín chỉ) 

       Tên chương trình:   Hướng dẫn du lịch 

       Trình độ đào tạo:     Đại học  

       Ngành đào tạo:                  Việt Nam học 

       Chuyên ngành :          Hướng dẫn du lịch 

       Loại hình đào tạo:   Chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHHĐ, ngày      tháng    năm 2008 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung. 

  Đào tạo cử nhân Việt Nam học. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở 

thành Hướng dẫn viên cho ngành Du lịch; hoặc có khả năng đi sâu nghiên cứu và 

giảng dạy về Việt Nam học; hoặc có thể làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các 

tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và 

phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam… 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

- Có được hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học 
ở trình độ đại học. 

- Có hệ thống kiến thức cơ bản về du lịch học, về lý luận, nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch, quản trị du lịch 

1.2.2.Về năng lực 

- Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học các lĩnh vực Việt Nam 

học và du lịch học, có khả năng, thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học 

suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện của đất nước trong thế kỷ XXI. 

- Thành thục các kỹ năng, nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch như: tổ chức các tua 

du lịch, loại hình du lịch, các tuyến và điểm du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn đoàn,  

nghiệp vụ buồng, đồ uống, thực phẩm.. cho du khách 
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1.2.3. Về thái độ 

 Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có thái độ trân trọng, gìn giữ các 

di sản văn hoá dân tộc và nhân loại. 
1.2.4. Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập và công tác tốt. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120 tín chỉ (tc) chưa kể phần nội dung 
về Giáo dục Thể chất (75 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết). 

4. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Qui chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định  

số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

6. Thang điểm: Theo Qui chế số 43. 

7. Nội dung chương trình: 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương:                 38 tc 

      7.1.1. Lý luận chính trị:                                     10 tc 

      7.1.2. Khoa học xã hội:                                       8 tc 

                7.1.3. Ngoại ngữ:                                               14 tc 

      7.1.4. Giáo dục thể chất:                                  75 tiết 

                7.1.5. Giáo dục quốc phòng:                          165 tiết 

                7.1.6. Toán, tin, KHTN, CN&MT:                      6 tc 

            7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:            71 tc 

      7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành:   14 tc 

      7.2.2. Kiến thức ngành:                                    29 tc 

                7.2.3. Kiến thức bổ trợ:                                     28 tc 

           7.3. Thực tập tốt nghiệp                                        5 TC 

           7.4. Khoá luận TN/HP thay thế KLTN:              6 tc 
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8. Kế hoạch dạy học 
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A Kiến thức giáo dục đại cương 38        
I Lý luận chính trị 10        
1 1.NLM0.D0.5 Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin
5 53 44  225  1 

 LLCT 

2 1.HCM0.D0.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18  90 1 2   
LLCT 

3 1.CMV0.D0.3 Đường lối CM của Đảng 
Cộng sản V.Nam 

3 32 26  135 2 3  LLCT 

II  Ngoại ngữ  14        
4 1.NNT1.D0.4 Tiếng Anh 1 4 36 48  180  3  

Ngoại ngữ
5 1.NNT2.D0.3 Tiếng Anh 2 3 27 36  135 4 4  

Ngoại ngữ
6 1.NNT1.D0.4 Tiếng Trung 1 4 36 48  180  3  

Ngoại ngữ
7 1.NNT2.D0.3 Tiếng Trung 2 3 27 36  135 6 4  

Ngoại ngữ
III Giáo dục thể chất . (75t)        
8 1.GDT1.D0.5 Giáo dục thể chất  75t        

GD thể chất
IV  GD quốc phòng.  (165t)        
9 1.GDQ1.D0.3 Giáo dục quốc phòng  165t        

GD QP 
V Toán, Tin, KHXH, TN, CN, MT 14        
10 1.PPL0.D0. 2 Phương pháp  NCKH 2 18 24  90 1 3 BM Sử 

Khoa học xã hội
11 1.TKX0.D0.2 Thống kê xã hội 2 18 24  90  1 KHTN 
12 1.THL0.D0.3 Tin học  2 10  40 90  1 KT-CN 
13 1.MTN0.D0.2 Môi trường và con người 2 18 24  90  1 BM Địa lý 
14 1.NPL0.D0.2 Pháp luật đại cương 2 18 24  90 1 2 LLCT 
 HP tự chọn (2 trong 5 HP) 4        

1.MYH.D0.2 Mỹ học đại cương 2 18 24  90 1 2 LLVH&VHNN
1KTS0.D0.2 KT soạn thảo văn bản 2 18 24  90  2 NN&PPDHNV
1.TLH0.D0.2 Tâm lý học đại cương 2 18 24  90 1 2 Tâm lý-Gi̧ o dục
1.GTI0.D0.2 Nhập môn KH giao tiếp 2 18 24  90 1 2 BM VHVN 

Từ 
15 
đến 
16 

1.ĐPT0.D0.2 Kiến thức địa phương 
Thanh Hoá 

2 18 24  90  2 Sö-§Þa-VHVN
Khoa học xã hội

B Kiến thức GD chuyên nghiệp 82        
I KT cơ sở của khối ngành và ngành 14        
17 1.KVH.0N1.2 Nhập môn khu vực học 2 18 24  90 1 5 BM Sử 
18 1.XHH0.N1.2 Xã hội học đại cương 2 18 24  90 1 3 NN&PPDHNV
19 1.CSN0.N1.2 Cơ sở ngôn ngữ  2 18 24  90  5 NN&PPDHNV
20 1.LSV0.N1.2 LS văn minh thế giới 2 18 24  90  4 BM Sử 
            HP tự chọn ( 2/4 HP) 6        
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1.HAN0.N1.3 Hán Nôm  3 27 36  135 7 5 BM. VHVN 
1.TPĐ0.N1.3 LS tư tưởng phương 

Đông và Việt Nam 
3 27 36  135 1 5 BM SỬ 

Khoa học xã hội
1.TCV0.N1.3 Thể chế chính trị VN 

hiện đại 
3 27 36  135 1 5 BM SỬ 

Từ 
21 
đến 
22 
 

1.KCH.N1.3 Cơ sở khảo cổ học 3 27 36  135  5 BM Sử 
II  Kiến thức  ngành 29        
23 1.DTV0.N1.2 Các dân tộc Việt Nam 2 18 24  90 1 6 BM Sử 
24 1.KTV0.N1.2 Kinh tế Việt Nam 2 18 24  90 1 3 BM Địa lý 
25 1.CSV0.N1.2 Cơ sở văn hoá VN 2 18 24  90  1 BMVHVN 
26 1.LSV1.N1.4 Lịch sử Việt Nam  4 36 48  180  3 BM Sử 
27 1.TCT0.N1.2 Thể chế chính trị thế 

giới hiện đại 
2 18 24  90 1 6 BM SỬ 

Khoa học xã hội
28 1.ĐLV0.N1.2 Điạ lí Việt Nam  2 18 24  90  4 BM Địa lý 
29 1.VHD0.N1.2 Văn học dân gian VN 2 18 24  90  4 BM. VHVNi 
30 1.VHV1.N1.4 Lịch sử văn học VN 4 36 48  180 29 6 BM. VHVN 
31 1.NNĐ0.N1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 18 24  90 19 7 NN&PPDHNV
32 1.DSV 0.N1.3 Di sản văn hoá truyền 

thống Việt Nam  
3 27 36  135 25 4 BM SỬ 

Khoa học xã hội
33 1.TTC0.N1.2 Thực tế CM 1 (VNH) 2   90  32 4 BM Sử 
            HP tự chọn (1/2  HP) 2        

1. GLV0.N1.2 Giao lưu VH quốc tế 2 18 24  90 25 7 BM. VHVN 34 
 1.VHT0.N1.2 Tổng quan di sản văn 

hoá thế giới 
2 18 24  90 25 7 BM SỬ 

Khoa học xã hội
III  KT chuyên ngành 28        
35 1.DLH0.N 1.3 Nhập môn KH du lịch 3 27 36  135 24 5 BM Địa lý 
36 1.ANH3.N1.3 Tiếng Anh du lịch 3 27 36  135 5 5 Khoa học xã hội
37 1.TTD0.N1.3 Tiếng Trung du lịch 3 27 36  135 7 5 LLVH&VHNN
38 1.MKD0.N1.4 Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch  
4 36 48  180 35 6 BM Địa lý 

Khoa học xã hội

39 1.ĐDL0.N1.3 Tuyến và điểm du lịch 
Việt Nam  

3 27 36  135 35 7 BM Địa lý 
Khoa học xã hội

40 1.VHD0.N1.3 Văn hoá du lịch 3 27 36  135 35 7 BM.VHVN 
41 1.DLS0.N1.2 Du lịch sinh thái 2 18 24  90 35 7 BM Địa lý 
42 1.TTC0.N1.2 Thực tế CM 2 (hướng 

dẫn du lịch) 
2   90  41 7 BM Địa lý 

Khoa học xã hội
HP tự chọn (3/6 HP) 6        

1.MKD0.N1.2 Maketing du lịch 2 18 24  90 35 8 BM Địa lý 
1.BĐD0.N1.2 Bản đồ du lịch 2 18 24  90 35 8 BM Địa lý 
1.DLB0.N1.2 Du lịch bền vững 2 18 24  90 35 8 BM Địa lý 
1.QTD0.N1.2 Quản trị du lịch 2 18 24  90 35 8 KT-QTKD 
1.CLD0.N1.2 Chiến lược phát triển du 

lịch và quản lý nhà nước 
về du lịch 

2 18 24  90 35 8 BM Địa lý 
Khoa học xã hội

 
 
Từ 
HP 
43 
đến 
HP 
45 
 
 
 
 

1.NVK0.N1.2 Nghiệp vụ quản trị và 
kinh doanh khách sạn, 
nhà nghỉ 

2 18 24  90 35 8 
KT-QTKD 

IV  Thực tập, KLTN 11        
46 1.TTN0.N1.5 Thực tập tốt nghiệp 5     45 8 Khoa học xã hội
47 1.KLT0.N1.6 Khóa luận tốt nghiệp 6     46 8  

Khoa học xã hội
 HP thay thế KLTN 6        
 1.PTV0.N1.3 Phong tục, tập quán VN 3 27 36  135 25 8 BMVHVN 
 1.DLT0.N1.3 Du lịch biển,đảo,sông hồ 3 27 36  135 35 8 BM Địa lý 
  Tổng 120        
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9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng kiến thức các học phần: 
9.1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin/Basic Principles of 

Lenin- Maxism                                                                                 5 tc (53-44-0)                 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung ban hành tại Công văn số 2488/BGDĐT, ngày 25/3/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology         2 tc (21-18-0) 
 Điều kiện tiên quyết: Những NL cơ bản của chủ nghĩa M-LN 

Nội dung ban hành tại Công văn số 2488/BGDĐT, ngày 25/3/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.3. Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam/Vietnamese Revolution 
Policies                                                                                              3tc (32-26-0) 

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nội dung ban hành tại Công văn số 2488/BGDĐT, ngày 25/3/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.4. Tiếng Anh 1/English 1                                                4 tc (36-48-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kĩ năng giao 

tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp và kinh doanh bằng 
tiếng Anh. 

9.5. Tiếng Anh 2/English 2                                               3 tc (27-36-0) 
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1. 
Tiếp tục nang cao cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kĩ 

năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp và kinh 
doanh bằng tiếng Anh. 

9.6. Tiếng Trung 1/Chinese 1                4 tc( 36-48-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kĩ năng giao 

tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp và kinh doanh bằng 
tiếng Trung.  

9.7. Tiếng Trung 2/Chinese 2                                  3 tc (27-36-0) 
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Trung 1. 
Tiếp tục nâng cao cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kĩ 

năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp và kinh 
doanh bằng tiếng Trung.  

9.8. Giáo dục thể chất/Physical Education                             75 tiết 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
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Nội dung thực hiện theo Quyết định số 3244/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 
10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9.9. Giáo dục Quốc phòng/Defence Education                     165 tiết 
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Nội dung ban hành theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, 
ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.10.  Phương pháp nghiên cứu khoa học/Methodology of Scientyfic 
Reseach                                                                                           2 tc (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN  
 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học và 

nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc lôgic 
của một công trình khoa học.  

Học phần cũng giúp sinh viên nắm vững được các thao tác nghiên cứu khoa 
học, biết xây dựng, chứng minh và trình bày các quan điểm khoa học. Qua đó, sinh 
viên có thể nắm được phương pháp trình bày một báo cáo khoa học, viết được một 
công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào 
việc học tập ở bậc đại học  

9.11. Thống kê xã hội/Social Statistics                                2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
Cung cấp cho sinh viên những  khái niệm và kiến thức cơ bản về thống kê, cụ 

thể là về điều tra thống kê, về độ tin cậy của một cuộc điều tra thống kê, về cách so 
sánh độ tương hợp của các kết quả thống kê, về sự tương quan giữa những yếu tố 
cùng ảnh hưởng tới cùng một sự kiện, về cách kiểm tra những gỉa thuyết thống kê 
trong nghiên cứu khoa học...   

9.12. Tin häc/Informatics                                      2 tc (10-0-40) 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lí thông tin và máy tính 

điện tử. Đồng thời cũng giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet,  các 
kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số 
phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ các văn bản phục vụ công tác văn phòng, 
sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề 
chuyên môn. 

9.13. Môi trường và con người/Enviroment and man         2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không  
Cung cấp cho sinh viên các khái niệm  và nội dung cơ bản về môi trường toàn 

cầu và Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa môi trường và phát triển hiện nay-
phát triển bền vững và phát triển không bền vững (tại các kiểu vùng sinh thái cơ 
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bản: nông thôn và đô thị ở Việt Nam); về vai trò của nhà nước, các tổ chức phi 
chính phủ và cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.  

Học phần cũng trang bị cho sinh viên một số phương pháp ưu thế trong đánh 
giá phát triển; tạo lập các phương pháp tư duy hệ thống trong nhận thức các vấn đề 
về môi trường và phát triển. 

9.14. Pháp luật đại cương/General laws                   2 tc (18-24-0) 
  Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Thực hiện theo Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17/8/2007 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
ngành Giáo dục 

9.15. Mĩ học đại cương/General Aethetics               2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống 

toàn diện về khoa học thẩm mĩ, từ đó rèn luyện, giáo dục người học về quan điểm 
thẩm mĩ, lí tưởng, tình cảm thẩm mĩ và hành vi thẩm mĩ; làm cho người học có khả 
năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho xã hội, cộng đồng và bản thân. Rèn 
luyện những kĩ năng và hành vi ứng xử mang tính văn hoá cao của con người hiện 
đại những vẫn giữ được những nét độc đáo của phương Đông nói chung và Việt 
Nam nói riêng.  

9.16. Kỹ thuật soạn thảo văn bản/The Technology of compiling style   
                                                                                       2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát  vè kỹ năng thực 

hành soạn thao văn bản. Ngoài việc nâng cao nhận thức về thực hành văn bản trên 
hai phương diện tiếp nhận và tạo lập, học phần còn giúp cho sinh viên năm bắt được 
những kỹ năng quan trọng  trong việc phân tích và tạo lập văn bản khoa học tiếng 
Việt  

9.17. Tâm lí học đại cương/General psychology         2 tc (18-24-0) 
  Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về tâm lí 

đại cương. Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển 
tâm lí người, các quy luật đời sống con người trưởng thành, tạo điều kiện cho các 
em nghiên cứu tâm lí người một cách đúng đắn. 
            9.18. Nhập môn khoa học giao tiếp/Introduction to scientific 
communication                                                                      2tc (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN  
Học phần cung cấp những kiễn thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông và 

giao tiếp; bao gồm các nội dung: Quá trình giao tiếp; các thành tố của quá trình 
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giao tiếp như môi trường giao tiếp, yếu tố văn hoá trong giao tiếp, đặc điểm giao 
tiếp…Các kỹ năng của giao tiếp, phong cách giao tiếp và những vấn đề có liên quan 
đến đặc điểm văn hoá giao tiếp của các cộng đồng, quốc gia, dân tộc 

9.19. Kiến thức địa phương Thanh Hoá/Introduction in Thanh Hoa 
locality                                                                   2 tc (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
Cung cấp cho SV những tri thức khái quát cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, 

kinh tế của Thanh Hóa  
9.20. Nhập môn khu vực học/Introduction to area studies   2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Cung cấp những kiến thức nhập môn về lí thuyết khu vực học hiện đang được 

áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: lịch sử hình thành 
và phát triển của khu vực học với tư cách một khoa học liên ngành; những khái 
niệm cơ bản; vai trò của khu vực học trong xu thế phát triển của khoa học hiện nay; 
đối tượng của khu vực học; giới hạn phạm vi nghiên cứu. 

Học phần cũng trang bị phương pháp tiếp cận và những thao tác của nghiên 
cứu khu vực để ứng dụng vào thực tiễn phục vụ các chương trình phát triển cũng 
như tổ chức các đề tài và chương trình nghiên cứu liên ngành. 

9.21. Xã hội học đại cương/General sociology        2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Cung cấp những kiến thức cơ bản về xã hội học bao gồm quá trình hình thành 

và phát triển cũng như đối tượng nghiên cứu xã hội học, những khái niệm cơ bản và 
một số trường phái  xã hội học, những thiết chế và tổ chức xã hội cơ bản. 

Học phần cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành, sử dụng các 
phương pháp định tính, định lượng trong nghiên cứu xã hội học 

9.22. Cơ sở ngôn ngữ/Basic linguistics               2 tc (18-24-0)          
Điều kiện tiên quyết:Không 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở, cơ bản về ngôn ngữ 

học, từ đó tạo điều kiện cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về các ngoại ngữ mà họ 
đang học. 

   Về nhận thức, sinh viên được cung cấp kiến thức tổng về ngôn ngữ học 
(như bản chất, chức năng, nguồn gốc, sự phát triển của ngôn ngữ, hệ thống tín hiệu 
ngôn ngữ...) và kiến thức về các phân ngành của ngôn ngữ học (ngữ âm học, từ 
vựng, ngữ nghĩa học, ngữ pháp học...). 

     Về kỹ năng, học phần giúp sinh viên nâng cao các thao tác thực hành 
ngoại ngữ như phát âm chuẩn các yếu tố, phân biệt âm vị và các biến thể; phân biệt 
được đa nghĩa và đồng âm, xác định cơ cấu nghĩa của từ; phân loại câu, viết câu 
đúng ngữ pháp,...        
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9.23. Lịch sử văn minh TG/History of World civilisation    2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về sự phát triển 

văn minh nhân loại (qua những nền văn minh tiêu biểu ở Ai cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, 
Trung hoa, Hy Lap....), về bước chuyển sang nền văn minh công nghiệp và văn 
minh thông tin, những nguyên tắc và mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế 
giới, giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...   

9.24. Hán n«m/Vietnam classical  charater nom             3 tc (27-36-0)  
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Trung 2 
Học phần này sẽ trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng đọc, 

dịch các loại văn bản tại các di tích ghi  bằng. Đặc biệt tạo cơ sở để giải thích cho 
du khách hiểu những nội dung cơ bản của các văn tự. 

Học phần cũng trang bị cho người học các phương pháp lập thống kê, phân 
tích thống kê và đánh giá thống kê, các biểu mẫu báo cáo thống kê trong du lịch. 

9.25. Lịch sử tư tưởng phương Đông & Việt Nam/History of oriental 
thought & Vietnam                                                                  3 tc (27-36-0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Học phần cung cấp cho SV những nội dung cơ bản về đặc điểm kết cấu kinh 

tế xã hội của các nước phương Đông; đặc điểm hình thành và phát triển, phong cách 
trình bày của hệ thống tư tưởng triết học phương  Đông; nội dung cơ bản và các thời 
kỳ phát triển của tư tưởng phương Đông chủ yếu là Ân Độ, Trung Quốc và Việt 
Nam cũng như những nét đặc thù về cấu trúc và con đường phát triển của tư tưởng 
phương Đông, so sánh với phương Tây. 

 9.26. Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại/Political institutions of 
modern Vietnam                                                                    3tc (27-36-0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
HP cung cấp cho SV lịch sử hình thành, những đặc trưng cơ bản của thể chế 

chính trị Việt Nam hiện đại, từ đó khẳng định rõ tính giai cấp, tính định hướng 
XHCN ở nước ta. 

9.27. Cơ sở Khảo cổ học/The archaeological basic          3 tc (27-36-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về khảo cổ học gồm: Đối 

tượng nghiên cứu khảo cổ học; lịch sử khảo cổ học; lý thuyết và phương pháp 
nghiên cứu khảo cổ học; các thời đại khảo cổ học thế giới và Việt Nam. 

9.28. Các dân tộc ở Việt Nam/Overview of ethnic group in Vietnam            
                                                                                               2 tc (18-24-0) 
 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
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 Giới thiệu kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam theo các vấn đề: đặc 
điểm cộng đồng các dân tộc Việt Nam; văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam; 
các tộc người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

9.29. Kinh tế Việt Nam/Vietnam’s economics                2 tc (18-24-0)  
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình phát triển lịch sử 

của kinh tế Việt Nam; đặc điểm các nguồn lực cho phtá triển kinh tế Việt Nam; đặc 
điểm và xu thế phát triển của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường 
theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu 
nền kinh tế Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; triển vọng và định hướng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay.  

 9.30. Cơ sở văn hoá Việt Nam/Basic of  vietnamese culture 2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp những khái niệm chung về văn hoá và văn hoá Việt Nam, 

về hệ thống các thành tố văn hoá Việt Nam và những đặc trưng của chúng. Học 
phần cũng trang bị những kĩ năng, phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu 
những vấn đề của văn hoá Việt Nam. 

 9.31.  Lịch sử Việt Nam/History of  Vietnam                        4tc (36-48-0) 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp những kiến thức tổng quát về quá trình phát triển liên tục 

với những đặc điểm chủ yếu, những quy luật chung nhất của lịch sử Việt Nam, 
trong đó nắm được đặc điểm nổi bật và xuyên suốt tiến trình lịch sử Việt Nam là 
công cuộc giữ nước chống giặc ngoại xâm luôn song hành cùng công cuộc xây 
dựng và phát triển của đất nước.  

Ngoài việc nắm vững những chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam, sinh viên được trang bị nhận thức lịch sử Việt Nam với tư cách là 
lịch sử của các cộng đồng quốc gia, dân tộc đã và đang sống trên lãnh thổ Việt Nam 
hiện nay, cùng góp phần sáng tạo và bảo tồn nền văn hoá Việt Nam. 

9.32. Thể chế chính trị thế giới hiện đại/Political institutions of the 
modern world                                                                                2 tc (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN  
Cung cấp những khái niệm cơ bản về thể chế chính trị thế giới: Cơ sở hình 

thành, bản chất, cấu trúc và các loại hình thể chế chính trị trên thế giới. 
Trên cơ sở đó, SV sẽ nâng cao trình độ tư duy biện chứng, phân tích tổng hợp 

và liên hệ với đời sống chính trị thực tế. 
9.33. Địa lÝ Việt Nam/Geography of Vietnam                  2 tc (18-24-0)     
Điều kiện tiên quyết: Không 
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 Giới thiệu bức tranh chung về địa lí Việt Nam bao gồm cả tự nhiên và kinh 
tế xã hội. Trên cơ sở nắm vững các đặc điểm cơ bản của thiên nhiên Việt Nam, sự 
phân bố các nguồn tài nguyên, đặc điểm dân cư và nguồn lao động của Việt Nam 
cũng như đặc điểm và sự phân bố của nền sản xuất xã hội, sinh viên có thể nhận 
thức sâu hơn về các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.Qua đó, sinh 
viên biết cách vận dụng những kiến thức đã thu nhận được vào việc giải quyết các 
vấn đề kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

9.34. Văn học dân gian  Việt Nam/Vietnamese Folk literature 
           2 tc (18-24-0)       
Điều kiện tiên quyết: Không 
Cung cấp những kiến thức về diện mạo của văn học dân gian Việt Nam nói 

chung; những đặc điểm cơ bản của văn học dân gian; quá trình phát triển của văn 
học dân gian Việt Nam; các hình thức, đặc trưng của từng thể loại của văn học dân 
gian Việt Nam; một số thể loại đặc biệt của văn học dân gian các dân tộc ít người; 
khả năng ứng dụng một số thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt vào cuộc sống thực tế, nói 
năng, giao tiếp hàng ngày.       

9.35.  Lịch sử  Văn học Việt Nam/History of Vietnamse literature  
                                                                                                  4 tc(36-48-0) 
Điều kiện tiên quyết: Văn học dân gian VN  
Cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống tiến trình lịch sử, đặc trưng văn 

học Việt Nam qua các giai đoạn: từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII, từ cuối thế kỉ 
XVIII đến hết thế kỉ XIX, từ 1900 đến 1945; từ 1945 đến 1975 và từ 1975 đến nay. 

Học phần cũng luyện cho sinh viên khả năng đọc hiểu được tác giả, ngôn ngữ 
nghệ thuật tiếng Việt qua các tác phẩm tiêu biểu.      

9.36. Ngôn ngữ học đối chiếu/Comparative linguistics     2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở ngôn ngữ  
Học phần cung cấp những kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp đối 

chiếu ngôn ngữ; thủ pháp đối chiếu; khả năng đối chiếu câu đơn tiếng Việt với tiếng 
Anh; khả năng đối chiếu câu ghép tiếng Việt với tiếng Anh. 
     9.37. Di sản văn hoá truyền thống Việt Nam/Vietnamese cultural 
Heritages                                                                3 tc (27-36-0) 

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hoá VN 
Học phần này trang bị cho người học những những kiến thức cơ bản về di sản 

văn hoá, các công trình văn hoá vật thể và phi vật thể tiêu biểu của Việt nam. Ngươì 
học có khả năng phân tích, đánh giá, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản 
văn hoá Việt Nam phục vụ hướng dẫn du lịch. 

9.38. Thực tế chuyên môn 1/Việt Nam học                          2 tc (0-0-45) 
Điều kiện tiên quyết: Di sản văn hoá Việt Nam 
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HP cung cấp cho SV những kiến thức về đất nước, con người, các di sản văn 
hoá VN qua việc học tập tại thực địa ở một số địa danh văn hoá tiêu biểu (DTLS-
VH, danh thắng, các bảo tàng...) ở các tỉnh phái Nam hoặc phía Bắc. 

9.39. Giao lưu văn hoá quốc tế/                                             2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hoá Việt Nam 
HP trang bị cho người học những nội dung chủ yếu như: ý nghĩa của hoạt 

động giao lưu văn hoá quốc tế, hình thức và biểu hiện của giao lưu văn hoá quốc tế 
trong đời sống xã hội hiện đại, cách thức tổ chức và điều hành hoạt động giao lưu 
quốc tế: Những nguyên tắc lựa chọn địa điểm, thời gian và nội dung ... 

9.40.  Tổng quan di sản văn hoá thế giới/Overview of cultural heritages 
in the world                                                                                       2 tc (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hoá Việt Nam 
HP trình bày tổng quan các di sản văn hoá thế giới tiêu biểu ở các châu lục 

(thành tựu, đặc điểm, thực trạng hiện nay...). Từ đó SV có một cách nhìn tổng thể, 
có thái độ trân trọng những di sản văn hoá thế giới, phục vụ công tác hướng dẫn du 
lịch. 

9.41. Nhập môn khoa học du lịch/Introuctin to scientific tourism 
                                                                                             3 tc (27-36-0)                      
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế Việt Nam 
Học phần sẽ trang bị cho người học những nội dung sau: Đối tượng, nhiệm 

vụ,  và phương pháp nghiện cứu khoa học du lịch. Quá trình phát triển du lịch thế 
giới và Việt nam. Các tài nguyên du lịch và phương pháp đánh giá; Xác định nhu 
cầu của du khách; Hạch toán kinh tế trong du lịch; sản phẩm của hoạt động du lịch;  
Các loại hình du lịch và tổ chức lãnh thổ du lịch Việt nam và thế giới; Những khái 
niệm lịch sử hình thành và phát triển những nhu cầu du lịch trong đời sống xã hội, 
đời sông hiện đại; Quá trình hình thành và phát triển của các dòng du lịch Quốc tế, 
phân loại khách du lịch quốc tế.  

9.42. TiÕng Anh du lÞch/English for  toursim             3 tc (27-36-0) 
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 
Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và vốn từ vựng tiếng 

Anh thuộc lĩnh vực chuyên ngành, nhằm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp 
và thực hành nghiệp vụ trong các hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch. 

9.43. TiÕng Trung Du lÞch/Chinese for toursim        3 tc (27-36-0) 
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Trung cơ bản  
Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và vốn từ vựng tiếng 

Trung thuộc lĩnh vực chuyên ngành, nhằm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp 
và thực hành nghiệp vụ trong các hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch. 
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9.44. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch/Professional Skill for Tour guid  
                                                                                      4 tc (36-48-0)  
Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
Học phần trang bị cho người học nghiệp vụ bố trí phòng nghỉ cho khách, 

nghiệp vụ hướng dẫn nội qui phòng nghỉ, nhà ăn; nghiệp vụ dọn giường, bàn, phòng 
vệ sinh;  nghiệp vụ bàn giao tài sản; nghiệp vụ hướng dẫn du khách đóng mở các 
thiết bị trong phòng; hướng dẫn du khách bảo quản các tư trang cá nhân; các kiến 
thức về chức năng, vai trò của quản trị trong du lịch;  phương pháp hoạch định chiến 
lược phát triển du lịch; chức năng và cơ cấu tổ chức quản lí doanh nghiệp du lịch;  
các giải pháp tổ chức hoạt động trong doanh nghiệp du lịch; chức năng kiểm  tra 
đánh giá; vấn đề phá sản và cứu nguy phá sản doanh nghiệp du lịch 

Học phần trang bị cho người học kỹ năng nghiệp vụ đón khách, bố trí phòng 
nghỉ, bố trí nơi ăn uống, hướng dẫn các thủ tục hành chính đăng ký nơi nghỉ, ăn và 
tham quan di tích, danh thắng; cách bỗ trí các phương tiện, thiết  bị trong lễ tân và 
văn phòng; những kinh nghiệm trong giao tiếp với các loại khách quốc tế và nội địa; 
các kiến thức về nghiệp vụ báo ăn, uống; nghiệp vụ thông báo thực đơn, xây dựng 
thực đơn phù hợp với từng đối tượng du lịch; nghiệp vụ bố trí bàn ăn và vị trí đặt 
bàn; nghiệp vụ mở đồ uống; nghiệp vụ hướng dẫn khách ăn những  món ăn lạ; vấn đề 
an toàn thực phẩm đối với du khách.... 

Học phần cũng trang bị cho người học nghiệp vụ tổ chức du lịch trọn gói, du 
lịch mở, sự phối hợp giữa các cơ sở kinh doanh du lịch khác nhau; nghiệp vụ hướng 
dẫn đoàn, tổ chức các tua du lịch cho du khách. 

9.45. Tuyến và điểm du lịch Việt Nam/Serries and tourist Attractions in 
Vietnam                                                                                      3 tc (27-36-0) 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch  
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về tài nguyên du lịch, 

các tuyến và điểm du lịch tiêu biểu, đặc điểm du lịch và xu hướng phát triển của du 
lịch Việt Nam. 

9.46. Văn hoá du lịch/ Culture of Tuorism                             3 tc (27-36-0) 
 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm sau: Văn hoá du lịch, Du 

lịch văn hoá; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về 
nghệ thuật, tâm lý giao tiếp, ứng xử trong du lịch.  

 9.47. Du lịch sinh thái/Ecological tourism                 2 tc (18-24-0)  
Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch  
Học phần này trang bị cho người học những nội dung sau: Khái niệm về du 

lịch sinh thái; Tài nguyên du lịch sinh thái; Các loại hình du lịch sinh thái;  Hướng 
dẫn du lịch sinh thái; Các lãnh thổ du lịch sinh thái ở Việt Nam (Rừng ngập mặn, 



  
 

14

các vườn quốc gia, khu bảo tồn sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng sinh 
thái đá vôi, núi cao, rừng đặc dụng, ngoại « đô thị, đảo, bờ biển.... Phát triển du lịch 
sinh thái bền vững;  

9.48. Thực tế chuyên môn 2 (hướng dẫn du lịch)              2 tc (0-0-45) 
Điều kiện tiên quyết: Du lịch sinh thái 
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch qua thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến, điểm du lịch ở Thanh Hoá và 
cả nước. 

9.49.  Maketing  du lÞch/Maketing tourism                       2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
Học phần này trang bị cho người học nội dung của maketing du lịch, vai trò 

của maketing trong hoạt động du lịch hiện đại, ác xu hướng phát triển maketing du 
lịch chủ yếu trên thế giới và Việt Nam; chiến lược về thị trường và hướng dẫn cách 
tiếp thị trong du lịch; chiến lược đổi mới sản phẩm du dịch và quảng bá sản phẩm 
du lịch. 

9.50.Bản đồ du lÞch/Map of Tourism                                  2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
Học phần này trang bị cho người học những nội dung: Khái niệm về bản đồ 

và bản đồ du lịch; Khái quát hoá trên bản đồ; Ngôn ngữ bản đồ; Xây dựng bản đồ 
du lịch. Sử dụng bản đồ trong hoạt động qui hoạch, dẫn dường và thuyết minh du 
lịch. Kĩ thuật xây dựng các bản đồ đơn giản, các lược đồ hướng dẫn du khách và sử 
dụng bản đồ trong quảng bá và tiếp thị du lịch. 

9.51. Du lịch bền vững/Sustainable Tourism                2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
HP cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản: Mối quan hệ giữa du lịch và 

môi trường, du lịch bền vững, một số mô hình du lịch bền vững, du lịch bền vững ở 
các vùng sinh thái nhạy cảm, ở miền núi... và hiện trạng môi trường và phát triển ở 
một số điểm du lịch Việt Nam. Từ đó SV có ý thức bảo vệ tính bền vững của du lịch 

9.52. Quản trị du lịch/Tourism Management                  2 tc (18-24-0) 
Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
HP trang bị cho SV những nội dung như: Chức năng và vai trò của quản trị 

trong du lịch;  phương pháp hoạch định chiến lược phát triển du lịch; chức năng và 
cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp du lịch; các giải pháp tổ chức hoạt động trong 
doanh nghiệp du lịch 

9.53. Chiến lược phát triển du lịch và QL nhà nước về du lịch/Stratergy 
of Tourism Development and State Management                            2 tc (18-24) 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
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HP trang bị cho SV những nội dung như: Chức năng và vai trò của quản trị 
trong du lịch;  phương pháp hoạch định chiến lược phát triển du lịch 
         9.54. Nghiệp vụ quản trị và kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ/Hotel 
business Administration                                                             2 tc (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn khoa học du lịch 
HP trang bị cho SV những nội dung như: Chức năng và vai trò của quản trị 

trong du lịch;  phương pháp hoạch định chiến lược phát triển du lịch; chức năng và 
cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp du lịch; các giải pháp tổ chức hoạt động trong 
doanh nghiệp du lịch; chức năng vai trò của quản trị, kinh doanh khách sạn, nhà 
nghỉ 

9.55. Thực tập tốt nghiệp/Practical Final                5 tc 
Điều kiện tiên quyết:  
SV sẽ thực tập về Hướng dẫn du lịch tại các cơ sở kinh doanh, các tuyến và 

điểm du lịch trong và ngoài Thanh Hoá 
9.56. Khóa luận  tốt nghiệp/Thesis                                                 6tc 
Điều kiện tiên quyết:   
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  9.57. Phong tục, tập quán Việt Nam/Vietnamese Customs 3 tc (27-36-0) 
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hoá Việt Nam  

 Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về phong tục, tập quán 
tiêu biểu của Việt Nam, từ đó SV biết đánh giá, phân tích, góp phần gìn giữ những 
phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam. 
 9.58. Du lịch biển, đảo, sông hồ/Sea travel                         3 tc (27-36) 

Điều kiện tiên quyết:  Nhập môn khoa học du lịch 
Học phần trang bị cho SV các kiến thức, kỹ năng hướng dẫn du lịch, các 

điểm du lịch biển đảo, sông hồ tiêu biểu ở Việt Nam. 

10. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 
TT Tên HP Khoa, BM giảng dạy 
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lªnin  LLCT 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh   
LLCT 

3 Đường lối CM của Đảng Cộng sản 
V.Nam 

 LLCT 

4 Tiếng Anh 1  
Ngoại ngữ 

5 Tiếng Anh 2  
Ngoại ngữ 

6 Tiếng Trung 1  
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Ngoại ngữ 
7 Tiếng Trung 2  

Ngoại ngữ 
8 Giáo dục thể chất   

GD thể chất 
9 Giáo dục quốc phòng   

GD QP 
10 Phương pháp  NCKH BM Sử 
11 Thống kê xã hội BM Địa lý 
12 Tin học  KT-CN 
13 Môi trường và con người BM Địa lý 
14 Pháp luật đại cương LLCT 
15 Mỹ học đại cương LLVH&VHNN 
16 Kỹ thuật soạn thảo văn bản NN&PPDHNV 
17 Tâm lý học đại cương Tâm lý-Giáo dục 
18 Nhập môn KH giao tiếp BM VHVN 
19 Kiến thức địa phương Thanh Hoá Sử-Địa-VHVN 
20 Nhập môn khu vực học BM Sử 
21 Xã hội học đại cương NN&PPDHNV 

Khoa học xã hội 
22 Cơ sở ngôn ngữ  NN&PPDHNV 
23 LS văn minh thế giới BM Sử 
24 Hán Nôm  BM. VHVN 
25 LS tư tưởng phương Đông và Việt Nam BM Sử 

Khoa học xã hội 
26 Thể chế chính trị VN hiện đại BM Sử 

Khoa học xã hội 
27 Cơ sở khảo cổ học BM Sử 
28 Các dân tộc Việt Nam BM Sử 
29 Kinh tế Việt Nam BM Địa lý 
30 Cơ sở văn hoá VN VHVN 
31 Lịch sử Việt Nam  BM Sử 

Khoa học xã hội 
32 Thể chế chính trị thế giới hiện đại BM Sử 
33 Điạ lí Việt Nam  BM Địa lý 
34 Văn học dân gian VN BM. VHVN 
35 Lịch sử văn học VN BM. VHVN 
36 Ngôn ngữ học đối chiếu Khoa học xã hội 
37 Di sản văn hoá truyền thống Việt Nam BM Sử 
38 Thực tế CM 1 (VNH) BM Sử 
39 Giao lưu VH quốc tế BM. VHVN 
40 Tổng quan di sản văn hoá thế giới BM Sử 
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41 Nhập môn KH du lịch BM Địa lý 
42 Tiếng Anh du lịch Khoa học xã hội 
43 Tiếng Trung du lịch Khoa học xã hội 
44 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  BM Địa lý 

Khoa học xã hội 
45 Tuyến và điểm du lịch Việt Nam  BM Địa lý 
46 Văn hoá du lịch BM.VHVN 
47 Du lịch sinh thái BM Địa lý 
48 Thực tế CM 2 (hướng dẫn du lịch) BM Địa lý 
49 Maketing du lịch BM Địa lý 
50 Bản đồ du lịch BM Địa lý 
51 Du lịch bền vững BM Địa lý 
52 Quản trị du lịch KT-QTKD 
53 Chiến lược phát triển du lịch và quản lý 

nhà nước về du lịch 
BM Địa lý 

Khoa học xã hội 
54 Nghiệp vụ quản trị và kinh doanh 

khách sạn, nhà nghỉ 
KT-QTKD 

55 Thực tập tốt nghiệp Khoa học xã hội 
56 Khóa luận tốt nghiệp Khoa học xã hội 
57 Phong tục, tập quán VN BMVHVN 
58 Du lịch biển, đảo, sông hồ BM Địa lý 

11. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập  
11.1. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập 

          - Trung tâm Thông tin tư liệu- thư viện 

          - Trung tâm KLF 

          - Phòng thực hành 

         - Hệ thống giảng đường, phòng học lớn có trang bị máy Projecter, máy chiếu 

Overheat, mic không dây... 

11.2. Danh mục giáo trình chủ yếu: 
 

TT HP Giáo trình 
1 Phương pháp  NCKH 1. Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận NCKH, NXB ĐHQG, HN, 2006 

2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận NCKH, NXB KHKT, HN, 1998 
2 Kỹ thuật soạn thảo 

văn bản 
1. Vương Thị Kim Thanh, Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, NXB 
Thống kê, HN, 2007. 
2. Bùi Khắc Việt, Kỹ thuật và ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lý nhà 
nước, NXB KHXH, HN, 1998 

3 Mĩ học đại cương 1.Lê Duy Trà (chủ biên) Mỹ học đại cương, NXB  VHTT, HN, 1994. 
2. Đỗ Văn Khang, Mỹ học Mác – Lênin, NXB ĐH và THCN, HN 1985 

4 Nhập môn khu vực 
học 

1. Matsubara, Area Study and Inter-Area Study, Osaka, 1998 
2. Sheri H.Ranis, Area Based Knowledge and Social Sciences, 
New York, 1995 

5 Xã hội học đại cương 1.Nguyễn Sinh Huy, Xã hội học đại cương, NXB ĐHQG HN, 1997. 



  
 

18

2.Nguyễn Thế Phán, GT xã hội học, Nxb Lao động XH, HN 2002 
6 Cơ sở ngôn ngữ học 1.Đỗ Hữu Châu (CB), Đại cương ngôn ngữ học, NXB Giáo dục.  HN 1999 

2. Nguyễn Thiện Giáp ( CB0 ), Dẫn luận ngôn ngữ học NXB GD HN 2001. 
7 Lịch sử văn minh thế 

giới 
1.Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, 1998 
2. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên, Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa, tập 
1,2,3…. 
3. Trịnh Nhu, Đại cương lịch sử thế giới cổ đại, tập 1,2,3, Nxb ĐH và 
THCN, Hà Nội, 1990 

8 Thể chế chính trị TG 
hiện đại 

1. Vũ Hồng Anh, Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế 
giới, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 1997 
2. Vũ Hồng Anh, Tổ chức và hoạt động của Nghị viện một số nước trên thế 
giới, Nxb Chính trị quốc gia, 1997 
3. Học viện chính trị quốc gia, Thể chế chính trị thế giới đương đại, NXB 
Chính trị QG, HN 2001 

9 LS TT phương Đông 
và Việt Nam 

1.Nguyễn Tài Thư (CB), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb KHXH, 
HN, 1993 
2. Nguyễn Gia Phu, Lịch sử tư tưởng phương Đông và VN, ĐH 
tổng hợp TPHCM, 1996 
3. Lịch sử Tư tưởng VN, Trung tâm KHXH&NV Quốc gia, Nxb 
CTQG, HN, 2002 (2 tập) 

10 Các dân tộc Việt Nam 1.  Lê Sỹ Giáo, Đại cương dân tộc học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2003 
2.Viện dân tộc học, các dân tộc ít người ở Việt Nam, Nxb KHXH, HN, 
1984 

11 Kinh tế Việt Nam 1.Đức Bình, GT Kinh tế quốc tế, Nvb Lao động, xã hội, HN 2004 
2. Lê Thông, Địa lý kinh tế xã hội VN, Nxb Giáo dục, HN 2001 

12 Cơ sở văn hoá Việt 
Nam 

1.Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá VN, NXB GD, HN, 1997 
2. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá VN, NXB GD, HN, 1997 

13 Lịch sử Việt Nam  1.Trương Hữu Quýnh, Đại cương lịch sử VN, tập 1,2. Nxb GD, HN 1999 
2.Nguyễn Cảnh Minh, Đề cương bài giảng lịch sử VN , H 1996 

14 Thể chế chính trị VN 
hiện đại 

1.Vũ Hồng Anh, Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế 
giới, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 1997 
2. Vũ Hồng Anh, tổ chức và hoạt động của Nghị viện một số nước trên thế 
giới, Nxb Chính trị quốc gia, 1997 
3. Học viện chính trị quốc gia, Thể chế chính trị thế giới đương đại, NXB 
Chính trị QG, HN 2001 

15 Điạ lí Việt Nam  1.Vũ Tự Lập, Địa lý tự nhiên Việt Nam, ĐH. SP1 Hà Nội, 1995 
2.Lê Bá Thảo, Thiên nhiên Việt Nam, NXB GD, Hà Nội  2001 

16 Văn học dân gian VN 1. Lê  Chí Quế, Võ Quang Nhơn, Văn học dân gian Việt Nam, NXB 
§HQGHN, 1999. 
2.  Cao Huy Đỉnh, Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam, 
NXBKHXH, 1987 
3.Hoàng Tiến Tựu, Giáo trình văn học dân gian Việt Nam, NXBGD, 1998. 

17 Lịch sử văn học VN 1.Bùi Văn Nguyên, Lịch sử văn học việt nam, (tập 3), NXBGD, 1978. 
2.Đinh Gia Khánh, Văn học việt nam thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII, 
NXBGD, 1997. 
3. Nguyễn Lộc, Văn học việt nam từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ 
XIX. NXBGD, 1999 
4. Mã Giang Lân, Quá trình hiện đại hoá Văn học VN, NXB VHTT Hà Nội, 
2000. 
5. Hoài Thanh và Hoà Chân, Thi nhân VN, NXBVH Hà Nội, 1983. 

18 Ngôn ngữ học đối 
chiếu 

1. Nguyễn Văn Chiến, Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ 
Đông Nam á, NXB ĐHSP Hà Nội, 1992. 
2. Lê Quang Thiêm, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, NXB 
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§H&GDCN, HN 1989 
19 Hệ thống di tích- 

Danh thắng Việt Nam 
1. Lê Trung Vũ, 60 lễ hội truyền thống Việt Nam, NXB KHXH, 
Hà Nội, 1999 
2. Viện Nghiên cứu văn hóa, Lễ hội cổ truyền VN, NXB KHXH, 
2000 

20 Lễ hội Việt Nam 1. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, Nxb TPHCM, 1990 
2. Phan Ngọc, Văn hóa Việt Nam, và cách tiếp cận mới, NXB Văn 
hóa thông tin, HN, 1994 

21 Giao lưu văn hóa quốc 
tế 

1. Phạm Đức Dương, Giao lưu VH quốc tế, NXB ĐHQG, HN, 2004 
2. Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB VHTT, HN, 2000 

22 Nhập môn khoa học 
du lịch 

1. Trần Đức Thanh, Nhập môn khoa học du lịch, Nxb ĐHQGHN, HN 2005. 
2. Lê Thông, Nhập môn địa lý nhân văn, NXB ĐHQG, HN, 1995. 
3. Anh Côi, Du lịch vòng quanh thế giới,  12 tập, NXB Thanh niên 2003 

23 Tuyến và điểm du lịch 
Việt Nam 

1. Nguyễn Thị Yến, Tuyến  và điểm du lịch Việt Nam, NXB  ĐHQG HN. 
2. Mai Duy Lục, Du lịch Việt Nam, Đại học Hồng Đức 2007 

24 Văn hoá du lịch 1. Nguyễn Văn Lê, Nhập môn khoa học giao tiếp, NXBGD, HN, 2006 
2. Nguyễn Thị Phượng, Giao tiếp trong KD du lịch, NXB ĐHQG, HN, 2001

25 Maketing du lịch 1. Philip Koltler, Maketing căn bản, NXB thống kê, 2002. 
2. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyên Lý Maketing, 
NXB§HQG TP. HCM, 2003. 
3. Maketing du lịch, Robert Lanquar và Robert Hollier. NXB Thế Giới, 
1992. 

26 Du lịch trọn gói, du 
lịch mở và hướng dẫn 
đoàn 

1.Trần Văn Mậu, Cảm nang hướng dẫn viên du lịch, NXBGD, Hà Nội 2005.
2.Pháp lệnh du lịch, NXB chính trị Quốc Gia, Hà Nội 1999. 
3.Nghệ thuật hướng dẫn du lịch, Nguyễn Cường Hiền, 2000. 

27 Du lịch sinh thái 1.Dự án tăng cường năn lực quản lý cho cơ quan lý môi trường VN, Du 
Lịch sinh thái: Cục môi trường XB tháng 01, 1999. 
2. Kreg Lindberg, Megan Epler Wood, David Engeldrum: Du lịch sinh thái- 
Hướng dẫn cho nhà lập kế hoạch và quản lý, Tập 2, Cục môi trường xuất bản, năm 
2000 
3. Nguyễn Quốc Tuấn, Du lịch sinh thái, Trường ĐH Hồng Đức, 2008 

28 Du lịch bền vững 1. Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu, Du Lịch bền vững ĐH. QGHN, 2001 
2. Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông, Địa lý kinh tế-xã hội đại cương, NXB 
GD, HN, 2005 
3.Mai  Đình Yên: Môi trường và con người, NXB Giáo dục,  2005 
4.Lưu Đức Hải: Cơ sở khoa học môi trường, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006 

29 Du lịch quốc tế 1.Trần Đức Thanh, Nhập môn khoa học du lịch, Nxb ĐHQGHN, HN 2005 
2. Duy Nguyên, Minh Sơn, Sổ tay du lịch thế giới, hành trình khám phá 46 
quốc gia, Nxb VHTT, HN 2004 

30 Nghiệp vụ quản trị và 
kinh doanh khách sạn, 
nhà nghỉ 

1.Nghiệp vụ và quản trị kinh doanh khách sạn nhà nghỉ. 
2. Dự án VIF – 89 – 003. Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch. PNUD – 
OTM. HN 1989. 

31 Phong tục, tập quán 
Việt Nam 

1. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, Nxb TPHCM, 1990 
2. Trần Quốc Vượng (CB), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB GD, 
HN, 2006 

 

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình  
- Chương trình Đại học Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) được xây dựng 

trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành kèm theo Quyết định số 01/2005/QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2005 
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; và các quy định xây dựng chương trình 
chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham 
khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước. 

-  Khối lượng chương trình gồm 120 tín chỉ (chưa kể phần nội dung giáo dục 
thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 165 tiết, được thiết kế theo 4 năm học. 
Chương trình gồm các học phần theo chương trình khung và các học phần tự chọn 
theo hướng chuyên ngành nhằm giúp người học có khả năng tác nghiệp rông rãi sau 
khi học xong chương trình. 

- Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào 
tạo đại học, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc 
thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng. 

- Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách 
nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết 
học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được 
mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà 
trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. 
Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch chi phí thực 
hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, 
hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo.  

- Trưởng các khoa chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung và ký xác nhận 
đề cương chi tiết học phần, kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực 
tế. Trưởng các phòng, Ban chức năng có liên quan (Đào tạo, QLKH&HTQT, KH-
TC, Quản trị vật tư, thiết bị.) có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu 
trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện. 

- Nếu chương trình này áp dụng cho đào tạo hệ vừa làm vừa học thì không tổ 
chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng; thời gian đào tạo 
có thể kéo dài từ nữa năm đến một năm (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian). 

- Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy 
cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định 
của Hiệu trưởng./. 
 
                                                                                                KT.Hiệu Trưởng 
                                                                                        Phó hiệu trưởng 
 
 
 
 
                                                                                 TS. Lê Văn Trưởng 
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